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KHẢO CỨU TỜ BẰNG LÝ SƠN:
VĂN BẢN, HIỆU ĐIỂM VÀ DỊCH THUẬT

	 Trần Trọng Dương*

Tờ bằng Lý Sơn (trước đây thường được gọi là tờ lệnh Lý Sơn), kể từ khi phát 
hiện đến nay, được coi như là một trong những văn kiện có ý nghĩa quan trọng 
trong việc khẳng định chủ quyền của nhà Nguyễn tại Hoàng Sa, góp phần chứng 
minh tính lịch sử của chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này. Kể từ sau khi 
được nhóm Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đức Toàn phát hiện và 
công bố vào tháng 3-4 năm 2009, văn bản này không chỉ được báo giới quan tâm 
mà còn được giới nghiên cứu và các cơ quan chính phủ hữu trách nghiên cứu. Cho 
đến giữa năm 2014, văn bản này đã được dịch thuật, chú thích và công bố bốn lần. 
Các bản sau kế thừa và bổ sung những ý kiến cho các bản trước, thiết nghĩ đó là 
công việc cần thiết. Chính vì vậy, bài này sẽ tiến hành khảo sát một số vấn đề mà 
trước nay các nhà nghiên cứu chưa đề cập đến. Đó là vấn đề văn bản học của văn 
bản Lý Sơn, cụ thể là vấn đề phục dựng văn bản, hiệu điểm, phân phiến và dịch 
thuật văn bản này từ góc độ của khoa văn bản học và ngôn ngữ học.

1. Nghiên cứu văn bản học tờ bằng Lý Sơn
Có một điều đầu tiên cần nhận định rằng, cả bốn lần công bố văn bản trước 

đây, thì văn bản Lý Sơn chưa một lần được một học giả nào tiến hành nghiên cứu 
văn bản học theo đúng quy trình của ngành khoa học này. Và cũng lạ hơn nữa, 
ngoài hai tác giả Nguyễn Xuân Diện-Nguyễn Đăng Vũ, thì hầu như các tác giả đi sau 
dường như chưa từng được tận mắt tận tay giám định văn bản này, kể cả người viết 
bài này. Theo như chúng tôi được biết, vì tầm quan trọng của nó, văn bản Lý Sơn đã 
được sưu tầm, lưu trữ tại Ủy ban Biên giới Quốc gia ngay sau khi được phát hiện. Kể 
từ đó về sau, các bản công bố (kể cả bản của Ủy ban Biên giới Quốc gia - nơi đang 
lưu trữ, bảo vệ văn bản này) đều sử dụng lại ảnh chụp của ông Nguyễn Đăng Vũ! 

Việc nghiên cứu văn bản học ở bài này, vì vậy, sẽ được tiến hành bằng cách 
khảo sát các bản ảnh ấn của các lần công bố trước đây. Đây là việc làm chưa có 
tiền lệ trong công tác nghiên cứu văn bản học. Song do điều kiện khách quan, hiện 
rất khó có thể tiếp cận văn bản này. Nên những nghiên cứu sau đây ít nhiều còn 
mang tính giả thuyết.

Lược thuật tình hình nghiên cứu văn bản và công bố văn bản Lý Sơn
Các bản công bố trước đây về văn bản Lý Sơn được thực hiện theo nhiều mức 

độ khác nhau, do tính chất của kênh công bố và tính chất của bài viết. 
Bản của Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Đức Toàn (2009), do công bố trên báo 

Thanh niên [4], nên chỉ có phần dịch nghĩa, sau đó công bố trên blog cá nhân của 
Nguyễn Xuân Diện có bổ sung thêm ảnh nguyên văn. Bản tái bản năm 2010 trong 
Thông báo Hán Nôm học 2009 [21] có phần đánh máy lại nguyên văn, phiên âm, 

* 	 Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam.
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dịch nghĩa và khảo cứu. Bản tái bản lần 3 vào năm 2014 có bổ sung thêm ảnh 
nguyên văn.

Bản của Ủy ban Biên giới Quốc gia chỉ công bố ảnh ấn và phần dịch nghĩa, 
chú thích (cùng với đó là 2 bản dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp) [6].

Bản của Viện Nghiên cứu Hán Nôm công bố ảnh ấn, bản vi tính hóa (tại 
trang 436), bổ sung thêm phần phiên âm, hiệu điểm (chấm câu) và dịch nghĩa [23].

Bản của Trần Đại Vinh, vì là bản góp ý phần phiên âm dịch nghĩa cho bản 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nên không có ảnh ấn, không có phần vi tính hóa, 
không có cú đậu ở nguyên văn, không phiên âm, mà chỉ có phần dịch nghĩa [22]. 

Các công bố trên, có thể thấy, là hầu như đã bỏ qua các khâu khá quan trọng 
trong nghiên cứu văn bản học. Các khâu đó bao gồm: (1) khảo tả văn bản (trừ bản 
của nhóm Nguyễn Xuân Diện); (2) phục dựng văn bản; (3) vi tính hóa văn bản; 
(4) cú đậu, hiệu điểm; (5) phân phiến; (6) phiên âm (trừ bản của Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm). Nếu kẻ khung chiếu theo các bản công bố trước đây, chúng ta sẽ thấy 
cụ thể như sau.

Khảo tả Phục dựng Vi tính hóa Hiệu điểm Phân phiến Phiên âm Dịch
DT 2009 Có Không Không Không Không Không Có
DT 2010 Có Không Có Không Có Có Có
Bộ Ngoại giao Không Không Không Không Không Không Có
VNC  Hán Nôm Không Không Có Có Có Có Có
Trần Đại Vinh Không Không Không Không Không Không Có

Hệ truyền bản các bản ảnh ấn tờ bằng Lý Sơn
Trước khi đi vào nghiên cứu các vấn đề về văn tự học, phiên dịch học, và văn 

bản học, chúng tôi trước tiên sẽ phải tiến hành nghiên cứu trên các hệ ảnh ấn về 
văn bản Lý Sơn. 

Hiện tại, chúng tôi có các hệ ảnh ấn của văn bản Lý Sơn như sau:
(1) Ảnh ấn công bố trên mạng của nhóm Nguyễn Xuân Diện tháng 4 năm 2009.
(2) Ảnh ấn chính thức đầu tiên trong bản của Ủy ban Biên giới Quốc gia 

năm 2013.
(3) Ảnh ấn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đầu năm 2014.
(4) Ảnh ấn cuối là của nhóm Nguyễn Đăng Vũ-Nguyễn Xuân Diện giữa năm 2014.
Khi so sánh các bản này với nhau chúng tôi có thể chia làm 3 nhóm như sau:
- Nhóm 1: văn bản (1).
- Nhóm 2: văn bản (4).
- Nhóm 3: văn bản (2) và (3).
Trong đó, văn bản (4) là văn bản gốc của (1). Hai văn bản này cùng do nhóm 

Nguyễn Xuân Diện-Nguyễn Đăng Vũ công bố ở hai thời điểm khác nhau. Như trên 
đã nói, Nguyễn Xuân Diện là nhà nghiên cứu duy nhất cho đến nay giám định văn 
bản này. Hai văn bản (1) và (4) chỉ khác ở 1 điểm: bản (4) có khuôn rộng hơn so 
với bản (1). Như vậy, có thể kết luận rằng: bản (1) do công bố trên mạng, nên đã 
bị cắt cúp và giảm size, bản (4) tuy công bố sau nhưng lại là bản ảnh gốc của (1).

So sánh nhóm 3, chúng tôi thấy ảnh ấn của văn bản (2) và (3) có một đặc 
điểm chung là tờ số 3 và tờ số 4 đảo lẫn cho nhau. Như vậy, bản ảnh của Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm tiếp thu từ bản của Ủy ban Biên giới.
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Song quan trọng nhất, chúng tôi cho rằng bản (2) và (3) đều có nguồn từ bản 
(1) chỉ khác ở chỗ là đã đảo thứ tự số trang (3-4) thành (4-3) của bản (1) mà thôi. 
Và như vậy, thực chất nhóm 3 nên quy vào nhóm 1. Chứng cứ quan trọng nhất để 
xác định được điều này đó chính là ảnh tờ in dòng niên đại của bản Ủy ban Biên 
giới Quốc gia và VNC Hán Nôm giống hệt như ảnh tờ in dòng niên đại của bản 
Nguyễn Đăng Vũ. Vì thấy dòng niên đại rất quan trọng nên Nguyễn Đăng Vũ đã 
zoom cận vào trang này, khiến cho tất cả các chữ Hán đều to hơn tất cả các chữ 
khác của văn bản. Thêm nữa, văn bản gốc từng bị gập làm tư, nên có thể thấy rõ 
dấu gập này nằm ở dưới cùng của ảnh.

Đến đây, chúng tôi lập ra sơ đồ chuyển dịch văn bản ảnh của tờ bằng Lý Sơn 
như sau:

Nguyễn Đăng Vũ 2014 (4) → Nguyễn Đăng Vũ 2009 (1) → Ủy ban Biên giới 
Quốc gia 2013 (2) → Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm 2014 (3).
Phục dựng văn bản Lý Sơn
Theo khảo tả của nhóm Nguyễn 
Xuân Diện (2009), văn bản Lý 
Sơn gồm có 4 tờ, được đóng thành 
sách, có gáy, kích thước là 24 x 
36cm. Thứ tự bốn tờ gồm:
Tờ 1: từ “Ngãi tỉnh” đến “thừa 
hành”.
Tờ 2: từ “vụ đắc thập phần....” đến 
“...Dương Văn Định cứ thử”.
Tờ 3: từ “kê... thủy thủ...” đến 
“Trương Văn Tài”.
Tờ 4: ghi dòng niên đại “Minh 
Mệnh thập ngũ niên...”.
Trong khi đó, các bản công bố của 
UB Biên giới và Viện NC Hán 
Nôm lại có thứ tự khác: tờ 3 và 4 
đảo vị trí lẫn nhau. Tức là dòng 
niên đại đứng trước bản kê khai 
danh sách thủy thủ (xem thứ tự 
trang ảnh ấn của UB Biên giới đã 
dẫn ở trên). Vậy văn bản nào là 
văn bản đúng? 
Theo nguyên tắc của khoa văn bản 
học, nhà nghiên cứu nào đã đích 
thân giám định văn bản thì kết 
quả khảo sát người đó đáng tin 
hơn. Vì thế, chúng tôi nghiêng 
theo thứ tự mà nhóm Nguyễn 
Đăng Vũ đã công bố.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, 
văn bản Lý Sơn không có 4 tờ 
mà chỉ có 2 tờ. Nhóm Nguyễn 

	 Trang 94	 Trang 95

	 Trang 96 	 Trang 97
Bốn trang ảnh ấn văn bản Lý Sơn trong sách của  

Ủy ban Biên giới Quốc gia 2013 [6].
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Đăng Vũ-Nguyễn Xuân Diện không tiến hành phục dựng văn bản, cho nên các bản 
của UB Biên giới, Viện NC Hán Nôm đều sai theo. Căn cứ để chúng tôi xác định 

như vậy, đó chính 
là dấu kiềm ấn trên 
văn bản và khổ giấy.
Trước tiên là khổ 
giấy các bản châu 
phê thường là cỡ 
giấy khổ rộng. Khổ 
giấy này được hạn 
định bởi khuôn xeo 
giấy, và về cơ bản là 
khớp một tấm mộc 
bản. Khi in ván, tờ 
giấy được trải đều 
lên mặt ván, khi in 
mộc bản xong, giấy 
sẽ được gấp đôi ở 
phần bản tâm (gồm 
đuôi cá/ tên sách/ số 
trang), cho nên ký 
hiệu văn bản cổ mới 
dùng số trang 1a/1b. 
Khổ giấy này khi 
viết buộc phải trải 
rộng ra (chứ không 
gấp đôi) để tránh 
mực xuyên thấu 
sang các lớp giấy. 
Khi văn bản đã khô 
thì lại gập đôi lại, và 
nếu dầy có thể đóng 
gáy, chốt bìa, quang 
cậy. Nếu văn bản 
hành chính nào dài, 
phải dùng từ hai tờ 
giấy trở lên thì giữa 
các tờ này luôn phải 
có dấu kiềm (giáp 
lai/ giáp trang). Các 
văn bản hành chính 
hiện nay vẫn còn 
dùng quy cách này.
Nhóm Nguyễn Đăng 
Vũ - Nguyễn Xuân 
Diện-Nguyễn Đức 
Toàn, vì không để 

Bản phục dựng tờ 1 văn bản Lý Sơn

Bản phục dựng tờ 2 văn bản Lý Sơn
Phục dựng văn bản tờ bằng Lý Sơn
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ý chi tiết này, nên mới cho rằng văn bản có con dấu thứ ba, đó là con dấu chỉ có 
hai chữ Quảng Ngãi (2009: 1097). Nhưng thực ra, đây chỉ là một nửa của con dấu 
“Quảng Ngãi Án sát”. Trong văn bản Lý Sơn, dấu “Quảng Ngãi Án sát” được đóng 
28 lần vào giữa trang, và 1 lần được dùng để đóng giáp lai giữa hai trang rời. Nhóm 
Nguyễn Đăng Vũ không nghĩ đây chính là một nửa dấu kiềm, nên coi đó là con dấu 
thứ 3 của văn bản. Trong khi, trên mặt văn bản, một nửa dấu mang 2 chữ “Án sát” 
còn lại đã bị đóng vào phần gáy. Điều này thể hiện rõ trong văn bản ảnh ấn công 
bố 2014 và 2009, có thể chứng thực qua bản gốc nếu có điều kiện. 

Như vậy, nếu bản phục dựng của chúng tôi có cơ sở thì văn bản Lý Sơn sẽ có 
số liệu khảo tả như sau. Văn bản gồm có 2 tờ. Kích thước mỗi tờ là 48x36cm.(1) Tờ 
1 có 11 dòng, tờ 2 có 7 dòng. Tờ 1 có 7 dấu nhỏ “Quảng Ngãi Án sát”. Tờ 2 có 21 
dấu “Quảng Ngãi Án sát” và 1 dấu “Quảng Ngãi Bố chánh”. Giữa hai tờ lại dùng 
dấu nhỏ “Quảng Ngãi Án sát” để đóng giáp lai. 

2. Hiệu điểm văn bản Lý Sơn
2.1. Lược thuật tình hình hiệu điểm văn bản	
Công tác hiệu điểm được coi là một thao tác quan trọng hàng đầu của khoa 

văn bản học và phiên dịch học. Hiệu điểm là một đặc điểm riêng có của những 
người nghiên cứu các văn bản cổ thuộc vành đai chữ Hán, bởi lẽ, các văn bản Hán 
văn cổ thường được tạo lập trong một truyền thống rất khác so với ngày nay, tức 
là các ngữ đoạn, các câu trong một ngôn bản nào đó thường không mang dấu chấm 
dấu phẩy; hoặc giả có dấu chấm phẩy thì quan niệm/ quy ước về chức năng/ nhiệm 
vụ của các ký hiệu này cũng khác nhiều so với ngày nay. Vì thế, trong quá trình 
giải mã văn bản, ngoài khâu nghiên cứu văn bản học, nhận đọc tự dạng từng văn 
tự đơn lẻ, những người làm nghiên cứu văn bản cổ còn phải tiến hành hiệu điểm 
văn bản theo quan niệm của ngôn ngữ học hiện đại. 

Trong khối các nước đồng văn, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, công 
việc hiệu điểm văn bản đã được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, có hệ 
thống và có lịch sử dày dặn với hàng trăm nghìn đơn vị văn bản đã được xử lý và 
công bố với số lượng chữ lên đến vài trăm triệu lượt. Hiệu điểm đương nhiên đã 
trở thành một thao tác không thể bỏ qua trong bất kỳ công trình nghiên cứu, dịch 
thuật nào về các văn bản cổ.

Hiệu điểm cũng trở thành một tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá chất 
lượng của các công trình này. Tiếc rằng, trước nay, giới Hán học, Nôm học Việt 
Nam hầu như bỏ qua thao tác này. Hiệu điểm văn bản không được đưa vào bảng giá 
đầu tư của nhà nước, không nằm trong danh mục các thao tác được coi là “khoa học”. 
Hiệu điểm văn bản trở thành một vấn đề xa lạ. Người đọc có thể sẵn sàng trích dẫn 
một văn bản dịch (ví dụ như Đại Việt sử ký toàn thư), nhưng không biết là văn bản 
đó được dịch trên cơ sở văn bản hiệu điểm nào, trong khi đó theo quy chuẩn của thế 
giới và khu vực, văn bản có thể trích dẫn (citable) thường là các văn bản đã được xử 
lý về văn bản học. Còn các bản “tân dịch” (dịch sang tiếng Hoa hiện đại) mà không 
có cú đậu nguyên văn đi kèm, chỉ được coi như là các bản dịch thị trường.

Ở Việt Nam, trước nay mới chỉ có một số công trình tiến hành hiệu điểm 
văn bản. Đó là bản Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Việt sử lược do GS Trần Kinh 
Hòa (người Đài Loan) hiệu điểm từ những năm 1960-1970. Công trình đầu tiên do 
các nhà nghiên cứu trong nước thực hiện hiệu điểm là bộ Văn khắc Hán Nôm Việt 
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Nam do Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiến hành trong sự hợp tác với các học giả Đài 
Loan và Pháp.(2) Bộ sách thứ ba là Nho tạng Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu 
Trung Quốc hợp tác với chương trình Nho tạng của Đại học Bắc Kinh (xuất bản 
năm 2013) với 10 đầu văn bản được hiệu điểm.(3) Bộ thứ tư là Việt Nam Hán văn 
tiểu thuyết tập thành (nhóm Tôn Tốn, Trịnh Khắc Mạnh, Trần Ích Nguyên đồng chủ 
biên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 2013).(4) Tất cả các văn bản Hán văn Việt Nam 
đã được hiệu điểm nêu trên, trước nay, gần như không được giới nghiên cứu trong 
nước sử dụng, trích dẫn. 

Từ cái nhìn tổng quan như trên, chúng ta thấy, văn bản bằng cấp Lý Sơn nói 
riêng, và các văn bản Hán văn Việt Nam nói chung, chưa bao giờ được xử lý hiệu 
điểm trước khi dịch thuật. Thực ra, mọi bản dịch thuật đều đã có hiệu điểm, nhưng 
việc chấm câu phân phiến đã được mặc định theo cách chấm câu (ngầm) của từng 
dịch giả trong bản dịch. Nhưng dịch giả lại không bao giờ công bố một bản hiệu 
điểm văn bản của văn bản gốc song song với bản dịch. Thời hiện tại, không mấy 
ai còn cảm được câu thơ mà Nguyễn Trãi đã từng viết: “phiến sách ngày xuân ngồi 
chấm câu” (Quốc âm thi tập). Hai nhóm dịch giả có tiến hành thao tác hiệu điểm 
trên bản vi tính hóa tờ bằng Lý Sơn là nhóm Nguyễn Xuân Diện (2014) và nhóm 
của Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2014). Thao tác chung của hai nhóm này, theo 
truyền thống, vẫn là tiến hành chấm câu mang tính điểm xuyết ở phần vi tính hóa 
văn bản và chấm câu cụ thể hơn trong phần phiên âm. Thiết nghĩ đây là một thao 
tác vừa thừa vừa không chuẩn. Bởi lẽ, người biết chữ Hán thì không cần bản phiên 
âm. Phiên âm là một thao tác của giai đoạn mà giới nghiên cứu, dịch thuật cổ học 
phục vụ giới nghiên cứu văn học. Vì vậy, phần tiếp theo của bài viết sẽ tiến hành 
giới thiệu về quy cách và các ký hiệu hiệu điểm văn bản.

2.2. Ký hiệu hiệu điểm văn bản
Một văn bản hiệu điểm được coi là đạt chất lượng khi văn bản đó đáp ứng 

một số yêu cầu sau. 
(1) Bản hiệu điểm phản ánh vị trí của văn tự trong văn bản nền/ bản gốc. Ví 

dụ, trong văn bản gốc được chọn làm bản nền, các dòng chữ Hán luôn là nằm theo 
hàng dọc, các hàng lần lượt trải từ phải sang trái. Khi số hóa, các dòng sẽ chuyển 
sang hàng ngang và lần lượt trải từ trên xuống dưới. Mặt khác, số lượng chữ ở các 
dòng dọc trong văn bản gốc không phải lúc nào cũng trùng với số lượng chữ ở dòng 
ngang trong bản số hóa. Thêm nữa, không phải dòng nào trong nguyên bản hàng 
dọc cũng trùng với một câu lọn nghĩa. Vì vậy, bản hiệu điểm phải thể hiện được 
điều khác biệt này bằng cách: dùng dấu sổ chéo trước vị trí chữ bắt đầu một dòng 
dọc, tốt nhất là phải có ký hiệu trang nguyên bản và dòng nguyên bản.(5) Ví dụ: 
			   茲，辦理各∕1-6已清妥，派員現已乘梨船駛到

Có nghĩa rằng: sau dấu sổ chéo là dòng thứ 6 từ phải sang trái trong tờ thứ 
nhất của văn bản (xin đối chiếu với tờ 1 của bản phục chế ở trên). 

(2) Bản hiệu điểm phản ánh một số đặc điểm văn bản của văn bản gốc, như: 
hiện tượng viết đài (抬), hiện tượng ngắt dòng do quy định của thể thức văn bản, 
hiện tượng chú lưỡng cước, hiện tượng chữ viết nhỏ hơn. Với trường hợp viết đài 
sang dòng mới, chúng ta đã có dấu sổ chéo thể hiện dòng. Với trường hợp viết đài 
bằng quãng cách (trong hàng dọc) có thể thể hiện bằng dấu cách (space/ tab) theo 
hàng ngang. Ví dụ: 照得月前接	 兵部咨敘:
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(3) Bản hiệu điểm phản ánh cách chấm câu của người hiệu điểm. Trong đó 
các ký hiệu hiệu điểm gồm các dấu như sau:(6)

Dấu chấm câu 
(句號)

。 Dùng để chấm hết câu phán đoán (khẳng định, phủ định, cầu khiến, 
giả thiết,...). 
Dùng để chấm hết ngay sau câu có bắt vần mà không ảnh hưởng 
đến văn nghĩa (trong thơ, từ, từ phú, biền văn). 

Dấu chấm than 
(問號)

! Chấm hết câu cảm thán. Câu răn dè. Câu nghi thức tỏ sự trang 
trọng theo quy định của loại hình văn bản, như Khâm thử! 

Dấu chấm hỏi 
(嘆號)

? Chấm hết câu hỏi. Chú ý: phân biệt với câu phán đoán có nghi vấn 
từ, và câu hỏi để khẳng định/ hoặc cảm thán, không cần phải trả lời.

Dấu chấm phẩy
(分號)

; Chấm ngăn giữa các vế trong một câu phức.
Chấm ngăn giữa hai vế của một liên đối trong các văn bản như câu 
đối, biền văn, phú, văn bia, sớ, văn mục lục,...

Dấu hai chấm
(冒號)

: Chấm sau các động từ liệt kê. 
Chấm trước các câu trích nguyên văn.

Dấu phẩy
(逗號)

, Chấm sau phần trạng ngữ của câu, 
Chấm cách hai thành phần đẳng lập trong câu (đồng chủ, đồng vị, 
đồng tân).
Chấm cách giữa các động từ liên động.

Dấu chấm chanh 
(頓號)

、 Chấm cách giữa các danh từ đang được liệt kê. Ví dụ:
∕ 2-6由金瑲隊貳名：武文内、張文才

Dấu ngoặc tròn
(圓括號)

(  ) Dùng để ngoặc các chữ viết/ khắc nhầm lẫn. 

Dấu ngoặc lục giác
(六角括號)

[ ] Dùng để ngoặc các chữ viết đã đính chính, hoặc bổ sung.

(4) Bản hiệu điểm phản ánh quan điểm phân phiến của người hiệu điểm. 
Phân phiến là một thao tác thuộc quy trình hiệu điểm. Nếu như hiệu điểm là ngắt 
câu, thì phân phiến là quá trình tái lập cách tổ chức các câu để thành một ngữ 
đoạn lập luận. Phân phiến phải tái lập được cách chia ngữ đoạn, cách trình bày 
cấu trúc ý tưởng, cấu trúc của văn bản, hoặc là cấu trúc thể thức của loại hình văn 
bản, nhất là các văn bản hành chính có tính định thức cao (mẫu). Đối với văn bản 
hành chính như tờ bằng Lý Sơn, các ngữ đoạn đều có dấu hiệu phân đoạn qua tiêu 
chí ngôn ngữ. Ví dụ, mỗi khi kết thúc một “căn cứ” thì ngữ đoạn đó được kết bằng 
hai chữ “đẳng nhân” (等因). Trong văn bản Lý Sơn, có 3 lần sử dụng chữ này. Ngoài 
chữ “đẳng nhân” văn bản còn có chữ “tư” (nghĩa là: nay) đứng đầu câu, để thể hiện 
“yêu cầu đã được đáp ứng trong thời điểm ra văn bản”. Tổng hợp các căn cứ đã nêu, 
tổng hợp các giấy tờ đã dẫn, cơ quan hữu trách mới có cơ sở để ban hành văn bản 
“hiệp hành bằng cấp” ra quyết định (thông tin chính) trong văn bản này. Sau khi 
ra quyết định, thì văn bản có lời răn, thể hiện tính nghiêm túc của vấn đề và trách 
nhiệm của người nhận lệnh. Nếu văn bản có bảng biểu đi kèm thì cũng sẽ có một 
đoạn nhắc. Cuối cùng là đoạn công bố các nhân sự được nhận bằng. 

Như vậy, văn bản Lý Sơn sẽ có bố cục gồm các ngữ đoạn (phiến) như sau:
(1) Ngữ đoạn 1: cơ quan ra văn bản: Án sát - Bố chánh tỉnh Quảng Ngãi
(2) Ngữ đoạn 2: căn cứ 1: chiểu theo.... (đẳng nhân)
(3) Ngữ đoạn 3: căn cứ 2: [chiếu theo]... (đẳng nhân)
(4) Ngữ đoạn 4: căn cứ 3: nay... (tư)
(5) Ngữ đoạn 5: căn cứ 4: nay .... (tư + đẳng nhân)
(6) Ngữ đoạn 6: quyết định “hiệp hành bằng cấp” cho đi Hoàng Sa
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(7) Ngữ đoạn 7: lời răn: Hải trình quan trọng, không được sơ suất...
(8) Ngữ đoạn 8: thông báo là có bảng kê tên thủy thủ đi kèm ở trang sau.
(9) Ngữ đoạn 9: công bố các nhân sự thi hành quyết định là Đặng Văn Siểm 

và Dương Văn Định.
(10) Ngữ đoạn 10: bản kê khai đi kèm (8 tên người).
(11) Ngữ đoạn 11: ngày tháng ra văn bản: Minh Mạng 15 (1834).
Để tiện theo dõi, chúng tôi sẽ công bố bản hiệu điểm, dịch thuật như dưới đây.(7)

2.3. Bản phục dựng, hiệu điểm, phân phiến, dịch thuật văn bản Lý Sơn
Như trên đã giới thiệu, phần này chúng tôi sẽ công bố bản hiệu điểm nguyên 

bản Hán văn văn bản Lý Sơn. Kèm với đó là phần phiên âm và dịch thuật có hiệu 
điểm tương ứng.

Nguyên bản
∕1-1義省布按官		 為憑給事。

照得月前接	            兵部咨敘：奉∕1-2勅，部行咨：先行預撥征船叁艘，修補堅固，竢在
京派員及水軍弁兵前往,協同駛∕1-3探黄沙處等因;
欽此,祈雇撥在省之輕快船叁艘並隨船物件，各行修補;
再∕1-4出去年所派之武文雄及增揀沿海之民夫諳熟海程者，充船工、水手。 前後務∕1-5

要每艘捌名，該貳拾肆名，務於叁月下旬乘順駛放等因;
茲，辦理各∕1-6已清妥，派員現已乘梨船駛到;
兹，據武文雄遴擇善水民鄧文諂等∕1-7可堪柁工事等因;
合行憑給：宜乘船壹艘，率內船水手等名，從派員弁∕1-8兵並武文雄,同往黃沙處,奉行
公務。
這海程關要,須宜實力承行，∕1-9務得十分穏妥。若疎忽,必干重罪。
所有干名開列于後。
須至憑給者。
∕1-10右憑給：

平山縣：
安海坊，柁工鄧文諂
華塩村，楊文定

據此！
∕2-1計
∕2-2水手：
∕2-3名提：　范未清　安永坊、

名簪：　泑文簪　麗水東貳(名)〔社〕、	
∕2-4名初：　陳文堪　安永坊、

名川：　阮文孟　安海坊、	
∕2-5名黎：　陳文黎　盤安邑、
    名盈阮文盈：　慕華縣安石石滩村、	
∕2-6由金瑲隊貳名：武文内、張文才
∕2-7明命拾五年肆月拾五日。

Phiên âm
∕1-1 Ngãi tỉnh Bố - Án quan vi bằng cấp sự. 
Chiếu đắc nguyệt tiền tiếp Binh Bộ tư tự: Phụng∕1-2 sắc, Bộ hành tư: Tiên 

hành dự bát chinh thuyền tam sưu, tu bổ kiên cố, sĩ tại kinh phái viên cập thủy 
quân biền binh tiền vãng, hiệp đồng sử∕1-3 thám Hoàng Sa xứ đẳng nhân;
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Khâm thử, kỳ cố bát tại tỉnh chi khinh khoái thuyền tam sưu tịnh tùy thuyền 
vật kiện, các hành tu bổ; 

Tái∕1-4 xuất khứ niên sở phái chi Võ Văn Hùng cập tăng giản diên hải chi 
dân phu am thục hải trình giả, sung thuyền công thủy thủ. Tiền hậu vụ∕1-5 yếu 
mỗi tao bát danh, cai nhị thập tứ danh, vụ ư tam nguyệt hạ tuần thừa thuận sử 
phóng đẳng nhân; 

Tư, biện lý các∕1-6 dĩ thanh thỏa, phái viên hiện dĩ thừa lê thuyền sử đáo; 
Tư, cứ Võ Văn Hùng lân trạch thiện thủy dân Đặng Văm Siểm đẳng,∕1-7 khả 

kham đà công sự đẳng nhân; 
Hiệp hành bằng cấp: Nghi thừa thuyền nhất sưu, suất nội thuyền thủy thủ 

đẳng danh, tòng phái viên biền∕1-8  binh tịnh Võ Văn Hùng đồng vãng Hoàng Sa 
xứ phụng hành công vụ. 

Giá hải trình quan yếu, tu nghi thực lực thừa hành,∕1-9 vụ đắc thập phần ổn 
thỏa. Nhược sơ hốt, tất can trọng tội! 

Sở hữu can danh, khai liệt vu hậu. 
Tu chí bằng cấp giả. 
∕1-10 Hữu bằng cấp:
Bình Sơn huyện, 
                An Hải phường, Đà công Đặng Văn Siểm, 
                Hoa Diêm thôn, Dương Văn Định 
cứ thử. 
∕2-1 Kê:
∕2-2 Thủy thủ:
∕2-3 Danh Đề, Phạm Vị Thanh (An Vĩnh phường)

Danh Trâm, Ao Văn Trâm (Lệ Thủy Đông Nhị [xã](8))
∕2-4 Danh Sơ, Trần Văn Kham (An Vĩnh phường)

Danh Xuyên, Nguyễn Văn Mạnh (An Hải phường)
∕2-5 Danh Lê, Trần Văn Lê (Bàn An ấp). 

Danh Dinh, Nguyễn Văn Dinh (Mộ Hoa huyện, An Thạch, Thạch Than thôn),
∕2-6 Do Kim thương đội, nhị danh:	

Võ Văn Nội,
Trương Văn Tài

∕2-7 Minh Mệnh ngũ thập niên, Tứ nguyệt, Thập ngũ nhật. 
Dịch nghĩa: 
∕1-1 Quan Án sát và Bố chánh tỉnh [Quảng] Ngãi làm việc cấp bằng này. 
Chiếu theo công văn của Bộ Binh nhận được từ tháng trước [rằng]: vâng∕1-2 

sắc [triều đình], Bộ ra tờ tư [rằng]: [tỉnh] trước là phải thi hành việc trưng tập 
3 chiếc chinh thuyền,(9) sửa sang bền chắc, đợi các phái viên ở kinh và biền binh 
thủy quân tới, thì cùng nhau hiệp đồng đi thuyền∕1-3 thám sát các xứ của vùng 
Hoàng Sa. 

	 Kính theo lệnh đó, [tỉnh đã] tìm thuê và điều động 3 thuyền nhanh nhẹ 
trong tỉnh cùng các vật dụng theo thuyền, đều đem tu bổ. 

	 Lại∕1-4 điều những người am tường hải trình gồm tên Võ Văn Hùng vốn đã 
được cử đi từ năm trước và những dân phu ven biển mới được chọn thêm để sung 



47Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (118) . 2015

làm thủy thủ và thợ thuyền. Tất cả các thuyền ấy: cốt sao∕1-5 phải chọn được mỗi 
thuyền 8 tên, tổng cộng là 24 tên, [cốt sao] đúng hạ tuần tháng 3 thì thuận theo 
thời tiết mà dong thuyền ra khơi.

Nay, [xét thấy] các việc cần xử lý [nêu trên]∕1-6 đã ổn thỏa, các phái viên đã 
đi lê thuyền(10) đến; 

Nay, xét thấy bọn Đặng Văn Siểm (dân thạo biển do Võ Văn Hùng tuyển 
chọn)∕1-7 có thể đảm trách làm lái thuyền. 

[Với các căn cứ trên, nay] cấp bằng này [cho Đặng Văn Siểm, Dương Văn 
Định] [có trách nhiệm] đi một thuyền, hướng dẫn các thủy thủ trên thuyền theo 
phái viên, binh∕1-8 lính [thủy quân] và Võ Văn Hùng cùng đến xứ Hoàng Sa thi 
hành việc công. 

Đường biển ấy quan yếu, cần phải dốc sức mà thừa hành,∕1-9 cốt cho công 
việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội. 

Tất cả những ai có trách nhiệm kê ở dưới đây. 
[Văn bằng này] nên chuyển cho những người được cấp bằng. 
∕1-10 Bằng cấp này [cho]:
* Đà công Đặng Văn Siểm, phường An Hải, huyện Bình Sơn;
* Dương Văn Định, thôn Hoa Diêm, [huyện Bình Sơn].
theo đây mà thi hành!
∕2-1 Kê khai:
∕2-2 Thủy thủ:
∕2-3 Tên Đề, Phạm Vị Thanh (phường An Vĩnh)
      Tên Trâm, Ao Văn Trâm ([xã] Lệ Thủy Đông Nhị)
∕2-4 Tên Sơ, Trần Văn Kham (phường An Vĩnh)
      Tên Xuyên, Nguyễn Văn Mạnh (phường An Hải)
∕2-5 Tên Lê, Trần Văn Lê (ấp Bàn An). 
      Tên Dinh, Nguyễn Văn Dinh (thôn Thạch Than, [xã] An Thạch, huyện 

Mộ Hoa)	
∕2-6 Từ đội Súng ống chuyển sang, hai tên:	
       Võ Văn Nội
       Trương Văn Tài
∕2-7 Ngày 15, tháng Tư, năm Minh Mệnh thứ 15 (1834).
2.4. Thảo luận về hiệu điểm, phiên dịch
	 Trong phần này, chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận về việc phiên dịch từng 

câu trong các bản dịch từ trước đến nay, để thấy rõ đóng góp cũng như điểm cần 
phải tiếp tục thảo luận của từng bản dịch. Để tiện trình bày, chúng tôi ký hiệu như 
sau: NV là nguyên văn chữ Hán. DT: bản dịch của nhóm Nguyễn Xuân Diện và 
Nguyễn Đức Toàn công bố năm 2009 (gồm bản công bố trên báo Thanh niên vào 
tháng 4 và bản in trong Thông báo Hán Nôm học 2009, in lại có sửa chữa năm 
2014), BNG là bản của Ủy ban Biên giới năm 2013. VHN là bản dịch của Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm năm 2014. TĐV là bản dịch của Trần Đại Vinh góp ý cho 
bản dịch của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. BHĐ là bản dịch hiệu điểm của chúng tôi 
trên cơ sở các bản đi trước. Các điểm dịch khác nhau sẽ được gạch chân.



48	  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (118) . 2015

NV: 義省布按官		 為憑給事。

° DT: Quan Án sát và Bố chánh tỉnh (Quảng) Ngãi làm việc cấp bằng này. 
° BNG: Quan Bố chính, Án sát tỉnh [Quảng] Ngãi căn cứ vào công việc 

cấp bằng. 
° VHN: Quan Bố chính, Án sát tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc cấp bằng. 
° TĐV: Quan Bố chính, Án sát tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp bằng. 
* Thảo luận: nguyên văn là “vi bằng cấp sự” nghĩa là “thực hiện việc cấp 

bằng”, dịch là “căn cứ vào” hay “về việc” là không đúng mặt chữ. Nay theo cách 
dịch của nhóm DT và VHN.

NV: 照得月前接		 兵部咨敘：奉∕1-2勅，部行咨：先行預撥征船叁艘，修補堅
固，竢在京派員及水軍弁兵前往,協同駛∕1-3探黄沙處等因。

° DT: Chiếu theo tháng trước tiếp được công văn của Bộ Binh, vâng sắc 
(triều đình) cho bộ ấy trước là phải thi hành việc tuyển chọn, trưng tập 3 thuyền, 
sửa sang bền chắc, đợi sẵn ở kinh. Các phái viên và lính thủy đi trước để cùng 
thám sát các vùng của xứ Hoàng Sa. 

° BNG: Theo tờ tư của Bộ Binh nhận được tháng trước có đoạn trình bầy: 
Vâng theo sắc lệnh [của nhà vua], bộ đã tư [cho tỉnh] chuẩn bị điều động trước ba 
chiếc thuyền lớn, cho tu sửa chắc chắn đợi tại kinh, Phái viên và Biền binh thủy 
quân đến trước để hiệp đồng nhanh chóng đi khảo sát các xứ của Hoàng Sa. Hãy 
tuân mệnh. 

° VHN: Theo tờ tư của Bộ Binh nhận được tháng trước nói rằng: vâng theo 
sắc lệnh (của nhà vua) cho Bộ, bảo trước tiên hãy chuẩn bị điều động trước 3 chiếc 
chinh thuyền, cho tu sửa chắc chắn đợi tại kinh, các phái viên và biền binh thủy 
quân đi trước để hiệp đồng đến thám sát các xứ của Hoàng Sa. Hãy tuân mệnh. 

° TĐV: Chiếu theo tháng trước nhận được tờ tư của Bộ Binh nói rằng: Kính 
vâng sắc chỉ, bộ gởi văn thư [yêu cầu tỉnh] trước hết chuẩn bị lấy 3 chiếc thuyền 
chinh, sửa chữa vững chắc, đợi phái viên tại kinh và biền binh thủy quân vào tới 
thì hiệp đồng cùng đi tàu ra thám sát xứ Hoàng Sa. Hãy kính đấy. 

° BHĐ: Chiếu theo công văn của Bộ Binh nhận được từ tháng trước [rằng]: 
vâng∕1-2 sắc [triều đình], Bộ ra tờ tư [rằng]: [tỉnh] trước là phải thi hành việc trưng 
tập 3 chiếc chinh thuyền, sửa sang bền chắc, đợi các phái viên ở kinh và biền binh 
thủy quân tới, thì cùng nhau hiệp đồng đi thuyền∕1-3 thám sát các xứ của vùng 
Hoàng Sa. 

* Thảo luận: (1) Bản BNG và VHN dịch thiếu chữ “chiếu”. (2) Bản BNG và 
VHN dịch đúng cấu trúc ngữ danh từ “công văn (tờ tư) của Bộ Binh nhận được 
tháng trước”, trái với bản DT và TĐV. (3) Bản BNG thêm chữ “có đoạn trình bầy” 
và bản TĐV thêm chữ “nói rằng” là chính xác, nhưng không cho vào ngoặc vuông. 
(4) Bản DT dịch “vâng sắc (triều đình) cho bộ ấy”, bản BNG và TĐV đã ngắt phần 
“vâng sắc” làm trạng ngữ, là chính xác. (5) Đoạn “Bộ gởi văn thư [yêu cầu tỉnh]”, 
bản BNG đã thêm chữ chính xác và rõ mạch văn hơn so với bản DT, bản TĐV 
tiếp thu và dịch lại ý tưởng của bản BNG. (6) Chữ “chinh thuyền”, bản DT dịch “3 
thuyền” là lược dịch, bản BNG dịch là “3 chiếc thuyền lớn” là không chính xác, bản 
TĐV dịch “thuyền chinh” là đúng. Bởi ta biết “thuyền chinh” là một loại thuyền đi 
biển, không phải là “lớn”. Theo Đại Nam thực lục chính biên, là “chỉ những thuyền 
ván, thuyền nan không đầy 7 thước ta, của các tư gia mà phải nộp thuế”. Xem thêm 
Hội điển, mục Tào chính, Minh Mệnh 7. (7) Đoạn “đợi sẵn ở kinh”, bản DT chấm 
câu ngay sau đó, bản BNG thay bằng dấu phẩy, bản VHN tiếp thu BNG, bản TĐV 
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sửa được lỗi này, đây là đóng góp lớn nhất của bản TĐV cho phần dịch. (8) Đoạn 
“Hoàng Sa xứ đẳng nhân”, bản DT vì không biết cấu trúc “đẳng nhân” nên đã chấm 
câu sau chữ “đẳng” và dịch là “các vùng của xứ Hoàng Sa”, bản BNG tiếp thu bản 
DT nên dịch là “các xứ của Hoàng Sa”. Bản TĐV sửa được lỗi này. 

NV: 欽此,祈雇撥在省之輕快船叁艘並隨船物件，各行修補。

° DT: Nhân kính theo đó mà xem xét và tuyển chọn trong tỉnh 3 thuyền tốt, 
cùng với đó là các vật dụng được tu bổ vững chắc. 

° BNG: Hãy tuân mệnh. [Kính vâng theo, tỉnh thần] làm lễ cầu khấn, [sau 
đó], điều động, thuê ba chiếc thuyền nhanh, nhẹ ở tỉnh cùng các vật kiện theo 
thuyền, mỗi loại đều cho tu bổ [cẩn thận]. 

° VHN: Hãy tuân mệnh. (Kính vâng theo, tỉnh thần) chọn thuê, điều động 
trong tỉnh 3 chiếc thuyền nhanh, nhẹ cùng các vật dụng cần thiết của thuyền, các 
vật đó đều cho tu bổ.

° TĐV: Hãy kính đấy. Theo đó [tỉnh] đã thuê 3 chiếc thuyền nhẹ đi nhanh 
ở tại tỉnh, có đủ các vật kiện của thuyền, đều đã sửa chữa. 

° BHĐ: Kính theo lệnh đó, [tỉnh đã] tìm thuê và điều động 3 thuyền nhanh 
nhẹ trong tỉnh cùng các vật dụng theo thuyền, đều đem tu bổ.

* Thảo luận: (9) chữ “khâm thử”, bản BNG, VHN và TĐV đều coi đó là lời 
răn cuối văn bản, nên dịch vậy. Thực tế, đoạn văn trên không phải trích nguyên 
văn lời của Bộ Binh hay sắc lệnh của vua bởi phía trước đã có hai chữ “đẳng nhân”. 
Cho nên sẽ không thể có chữ “khâm thử” ở cuối văn bản. Bản DT đã có lý khi phân 
phiến “khâm thử” sang ngữ đoạn sau. Chữ “khâm thử” là trạng ngữ, nghĩa là “kính 
cẩn tuân theo lệnh đó”, cách dịch này rất sáng ý nên các bản BNG, VHN, TĐV 
đều tiếp thu. (10) chữ “kỳ cố bát”, bản DT dịch thoát là “xem xét và tuyển chọn”, 
BNG dịch kỳ khu hơn thành “làm lễ cầu khấn, [sau đó], điều động, thuê”, bản VHN 
dịch “chọn thuê, điều động”, bản TĐV dịch ngắn gọn là “thuê”. Xét, “kỳ” đúng là có 
nghĩa “cầu khấn” nhưng ở đây chỉ có nghĩa là “tìm thuê”, chữ “bát” nghĩa là “điều 
bát” (điều động). Nên dịch là “tìm thuê và điều động 3 thuyền nhanh nhẹ”. Những 
xuất nhập khác của các bản dịch trước nay hầu như không khác so với bản dịch 
đầu tiên của DT.

NV: 再∕1-4出去年所派之武文雄及增揀沿海之民夫諳熟海程者，充船工、水手。

° DT: lại chọn ra tên Võ Văn Hùng - đã được cử đi từ năm trước và chọn 
thêm những dân phu ven biển thạo đường biển để sung làm thủy thủ trên thuyền. 

° BNG: Lại phái Vũ Văn Hùng, người được cử đi năm trước và chọn thêm 
dân phu miền biển am hiểu đường biển sung làm thủy thủ phục vụ trên thuyền. 

° VHN: Lại chọn Vũ Văn Hùng, người từng được cử đi năm trước và chọn 
thêm những người thông thạo đường biển trong số dân phu ven biển sung làm thủy 
thủ chèo thuyền... 

° TĐV: Lại sai phái viên đi năm trước là Võ Văn Hùng chọn thêm dân phu 
ven biển, am hiểu kỹ đường biển, sung vào làm thủy thủ và phu thuyền. 

° BHĐ: Lại∕1-4 điều những người am tường hải trình gồm tên Võ Văn Hùng 
vốn đã được cử đi từ năm trước và những dân phu ven biển mới được chọn thêm để 
sung làm thủy thủ và thợ thuyền. 

* Thảo luận: (11) chữ “xuất”, DT, VHN dịch “chọn”, BNG dịch “phái”, TĐV 
dịch “sai phái”, BHĐ dịch “điều”. Xét, tất cả các cách dịch đều có thể chấp nhận 
được, chỉ khác nhau ở cách chọn chữ. (12) đoạn “khứ niên sở phái chi Võ Văn Hùng”, 
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DT dịch “tên Võ Văn Hùng - đã được cử đi từ năm trước”, bản BNG, VHN đều tiếp 
thu bản DT, TĐV có đảo lại thành “phái viên đi năm trước là Võ Văn Hùng”. (13) 
Xét, tất cả các bản dịch trước nay đều dịch sai câu này do không hiểu cấu trúc ngữ 
pháp. Đây là câu liên động, gồm “xuất” là động từ thứ nhất, “sung” là động từ thứ 
hai. “Xuất” có tân ngữ khá phức tạp là “去年所派之武文雄及增揀沿海之民夫諳熟海程者” 
trong đó “am thục hải trình giả” (những người am tường hải trình) mới là danh từ 
trung tâm, còn “khứ niên sở phái chi Võ Văn Hùng” (tên Võ Văn Hùng được phái 
đi năm ngoái) và “tăng giản duyên hải chi dân phu” (dân phu duyên hải mới được 
chọn thêm) là hai định ngữ của “am thục hải trình giả”. (14) Các chữ “sung thuyền 
công thủy thủ”, DT dịch “để sung làm thủy thủ trên thuyền”, BNG dịch “sung làm 
thủy thủ phục vụ trên thuyền”, VHN dịch “sung làm thủy thủ chèo thuyền”, TĐV 
dịch “sung vào làm thủy thủ và phu thuyền”. Bản TĐV dịch đúng và đủ. Các bản 
khác đều dịch sót chữ “thuyền công”. Bản BNG, VHN đều tham khảo và chịu ảnh 
hưởng từ bản DT. (15) cả 3 bản BNG, VHN, TĐV đều không chấm câu ở đây. Nay 
đề xuất chấm ngắt câu theo bản DT, để câu văn đỡ rườm rà.

NV: 前後務∕1-5要每艘捌名，該貳拾肆名,務於叁月下旬乘順駛放等因。

° DT: “Cốt yếu là phải chọn mỗi thuyền 8 tên, tổng cộng là 24 tên, cứ đến 
hạ tuần tháng ba thì thuận theo thời tiết mà đi”. 

° BNG: “trước sau, mỗi thuyền 8 người cộng 24 người, [đến] mùa từ hạ tuần 
tháng 3 thuận gió, thì nhanh chóng cho thuyền ra khơi.” 

° VHN: “trước sau, cốt sao chọn được mỗi thuyền 8 người cộng 24 người. Đến 
hạ tuần tháng 3 thì thuận gió, cho thuyền ra khơi.”

° TĐV: “trước sau, cốt cho mỗi thuyền 8 người, tổng cộng 24 người, đến hạ 
tuần tháng 3 nhân gió thuận để ra khơi.” 

° BHĐ: “Tất cả các thuyền ấy: cốt sao∕1-5 phải chọn được mỗi thuyền 8 tên, 
tổng cộng là 24 tên, [cốt sao] đúng hạ tuần tháng 3 thì thuận theo thời tiết mà 
dong thuyền ra khơi.” 

* Thảo luận: (16) Chữ “tiền hậu” có 9 nghĩa theo Hán ngữ đại từ điển, bản 
DT bỏ dịch chữ này; BNG, VHN, TĐV đều dịch “trước sau”, ở đây, “tiền hậu” là 
đại từ, nghĩa là “tất cả các thuyền” làm đề ngữ trong câu, chứ không phải là “thủy 
thủ/ phu thuyền trước sau” như bản BNG, VHN, TĐV. (17) chữ “vụ ư”, bản DT dịch 
“cứ đến”, BNG, VHN, TĐV đều dịch “đến”, đều dịch sót chữ “vụ”. Xét, đây là câu 
đồng vị. Chủ ngữ là “tiền hậu” (tất cả các thuyền), hai động từ đồng vị đều là “vụ”. 
(18) NV “thừa thuận sử phóng”, DT dịch “thì thuận theo thời tiết mà đi”, BNG 
dịch “thì nhanh chóng cho thuyền ra khơi”, VHN dịch “thì thuận gió, cho thuyền 
ra khơi”, TĐV dịch “nhân gió thuận để ra khơi”. Bản TĐV kế thừa bản VHN. Bản 
BNG phóng dịch các chữ “nhanh chóng”. Xét, cách dịch của nhóm DT là tốt nhất. 
Bởi “thừa thuận” là cấu trúc động tân, trong đó “thuận” là một danh từ (do hoạt 
dụng từ loại, chuyển từ tính từ mà thành). Như vậy, “thừa thuận” là “nương theo 
điều kiện thuận lợi của thời tiết, của thủy triều,... để đưa thuyền ra khơi”. (19) Chữ 
“sử phóng”, bản DT dịch “mà đi” là đúng, bản BNG, VHN, TĐV dịch “ra khơi” là 
hay hơn. 

NV: 茲，辦理各∕1-6已清妥，派員現已乘梨船駛到。

° DT: Nay, nhân các việc đã xong xuôi, các phái viên đã đi lê thuyền đến. 
° BNG: Nay các việc lo liệu xong xuôi, phái viên đã đi thuyền đến. 
° VHN: Nay các việc lo liệu xong xuôi, các phái viên đã đi thuyền nhẹ đến. 
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° TĐV: Nay mọi việc lo liệu đã xong, phái viên hiện đã đi thuyền lê vào. 
° BHĐ: Nay, [xét thấy] các việc cần xử lý [nêu trên]∕1-6đã ổn thỏa, các phái 

viên đã đi lê thuyền đến. 
* Thảo luận: (20) Về cơ bản, các bản sau đều tiếp thu cách dịch của nhóm DT. 

Duy bản VHN dịch “lê thuyền” thành “thuyền nhẹ” là không ổn. Bởi “lê thuyền” là 
loại họa thuyền (thuyền có vẽ hình).(11)

NV: 兹，據武文雄遴擇善水民鄧文諂等∕1-7可堪柁工事等因。

° DT: “chọn thủy thủ giỏi mà Võ Văn Hùng đã tuyển chọn là bọn Đặng Văn 
Siểm có thể đảm nhận công việc lái thuyền.” 

° BNG: “Nay căn cứ vào các lý lẽ tuyển lựa của Vũ Văn Hùng [là] phù hợp,..”. 
° VHN: “Nay thấy số dân thạo sông nước là bọn Đặng Văn Xiểm có thể đảm 

nhận được việc lái thuyền,...” 
° TĐV: “Căn cứ theo Võ Văn Hùng đã chọn được dân giỏi đi biển là Đặng 

Văn Siểm có thể làm được người chèo lái,...”. 
° BHĐ: “Nay, xét thấy bọn Đặng Văn Siểm (dân thạo biển do Võ Văn Hùng 

tuyển chọn)∕1-7 có thể đảm trách làm lái thuyền.” 
* Thảo luận: (21) Chữ “tư”, bản DT, bản TĐV dịch sót chữ này. (22) Cấu trúc 

câu “cứ... đẳng nhân” (dựa vào... căn cứ...), bản DT không dịch cấu trúc này, bản 
BNG dịch đúng cấu trúc nhưng lại không rõ đoạn “Võ Văn Hùng lân trạch thiện 
thủy dân Đặng Văn Siểm đẳng” là một ngữ danh từ nên dịch sót cụm chủ ngữ này 
và phần vị ngữ “có thể làm lái thuyền” đứng sau, bản VHN dịch sót đoạn “do Võ 
Văn Hùng chọn”, bản TĐV khắc phục được hai lỗi này. Nhưng đáng ra, phải nêu 
thành 1 ngữ danh từ (bọn Đặng Văn Siểm) với mệnh đề quan hệ mở rộng (“do Võ 
Văn Hùng tuyển chọn”) thì bản TĐV lại diễn thành 2 câu. (23) Đoạn “khả kham đà 
công”, DT dịch “có thể đảm nhận công việc lái thuyền”, BNG dịch “[là] phù hợp”, 
VHN dịch “có thể đảm nhận được việc lái thuyền”, TĐV “có thể làm được người 
chèo lái”. Xét, “đà công” là người chuyên trách cầm bánh lái, nên dịch như TĐV là 
hợp lý nhất. Bản VHN tiếp thu bản DT, hai bản này dịch không sai, nhưng cũng 
không chính xác. Bản BNG dịch hỏng/ sót chữ này. 

NV: 合行憑給：宜乘船壹艘，率內船水手等名，從派員弁∕1-8兵並武文雄,同往黃沙
處,奉行公務。

° DT: “Nhân đấy mà cấp cho bằng này để đi một thuyền dẫn các thủy thủ 
trên thuyền theo quân của phái viên và Võ Văn Hùng cùng đến Hoàng Sa thi hành 
việc công.” 

° BNG: “[tỉnh thần] thực hiện cấp bằng cho những thủy dân thạo đường biển 
là bọn Đặng Văn Xiểm đảm đương công việc lái thuyền, [bọn Đặng Văn Xiểm] hãy 
đi trên một chiếc thuyền, dẫn theo các thủy thủ trong đoàn theo Phái viên, Biền 
binh và Vũ Văn Hùng đến Hoàng Sa thực hiện công vụ.” 

° VHN: “... xứng đáng được cấp bằng, hãy đi một chiếc thuyền dẫn các viên 
thủy thủ đi theo các phái viên binh lính và Vũ Văn Hùng đến Hoàng Sa thực hiện 
công vụ”. 

° TĐV: “..,ban cho bằng cấp, hãy lái một chiếc thuyền đưa các tên thủy thủ 
trong thuyền theo phái viên, biền binh và Võ Văn Hùng ra xứ Hoàng Sa thừa hành 
công vụ”. 

° BHĐ: “[Với các căn cứ trên, nay] cấp bằng này [cho Đặng Văn Siểm, Dương 
Văn Định] [có trách nhiệm] đi một thuyền, hướng dẫn các thủy thủ trên thuyền 
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theo phái viên, binh∕1-8 lính [thủy quân] và Võ Văn Hùng cùng đến xứ Hoàng Sa 
thi hành việc công.” 

* Thảo luận: (24) chữ “hiệp hành bằng cấp”, nghĩa đen là “nên/ đáng ban 
hành bằng cấp này”, bản DT dịch “Nhân đấy mà cấp cho bằng này” là chính xác, 
bản BNG dịch lộn tân ngữ của đoạn “căn cứ” (đẳng nhân) ở phía trên, bản này 
dịch là “cấp bằng cho những thủy dân thạo đường biển là bọn Đặng Văn Xiểm đảm 
đương công việc lái thuyền,...”, bản VHN dịch “xứng đáng được cấp bằng” và bản 
TĐV “ban cho bằng cấp” cũng đều chính xác. Xét, “hiệp hành bằng cấp” là các chữ 
quan trọng nhất trong một văn bản bằng cấp. Bởi cấu trúc văn bản là “chiếu theo 
căn cứ 1,...; chiếu theo căn cứ 2;.... Nay, căn cứ vào việc 1,... Nay căn cứ vào việc 
2;...” mới đủ tiêu chuẩn để “hiệp hành bằng cấp”. Bản DT dịch thêm hai chữ “nhân 
đấy” là có lý riêng, cho nên BHĐ dịch “[Với các căn cứ trên, nay] cấp bằng này”. 
Các bản BNG, VHN, TĐV và DT đều không ngắt thành ngữ đoạn riêng. Nay đề 
xuất. Mặt khác, văn bằng không ghi tên người được cấp bằng ở vị trí này, nên câu 
văn hơi tối nghĩa. Nhưng đặt trong cả văn bản, hai người được nhận để thi hành 
bằng cấp này đã nêu ở dưới, cho nên bản BNG có lý khi thêm Đặng Văn Siểm. 
Nay, đề xuất câu văn dịch là “[Với các căn cứ trên, nay] cấp bằng này [cho Đặng 
Văn Siểm, Dương Văn Định] [có trách nhiệm] đi một thuyền,...”. Bản DT, VHN, 
TĐV không bổ sung tân ngữ. (25) Đoạn sau là cụm liên động, bản DT dịch đúng, 
các bản BNG, VHN, TĐV, BHĐ đều tiếp thu. 

NV: 這海程關要,須宜實力承行，∕1-9務得十分穏妥。若疎忽,必干重罪。

° DT: “Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho 
công việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội.” 

° BNG: “Chuyến đi này có tầm quan trọng đặc biệt, các người phải dốc lòng 
thực hiện công việc cho thực sự thỏa đáng. Nếu sao nhãng, sơ suất tất bị trọng tội.” 

° VHN: “Chuyến đi này có tầm quan trọng đặc biệt cần phải dốc sức thực 
hiện cho thực sự ổn thỏa. Nếu sao nhãng sơ suất định trọng tội.” 

° TĐV: “Chuyến đi này rất quan trọng, cần phải ra sức làm việc, cốt cho 
mười phần ổn thỏa. Nếu lười biếng sơ suất ắt bị tội nặng.” 

* Thảo luận: (26) Đoạn “giá hải trình quan yếu”, bản DT dịch “Đường biển ấy 
là nơi quan yếu”, các bản BNG, VHN, TĐV đều dịch “chuyến đi này ...”. Xét, cả hai 
cách dịch đều có lý riêng. Từ điển Hán điển ghi: “Hải trình: lộ trình thuyền phải 
đi trên biển. Lộ trình đến hòn đảo nhỏ đó hơi xa” (海程 hǎichéng [voyage; distance 
travelled by sea] 在海上航行所经的路程. 那个小岛海程较长).(12) Nhưng nếu dịch theo 
nhóm DT, tính quan trọng của văn bản sẽ được đẩy lên cao hơn, bởi nếu “chỉ là 
chuyến đi quan trọng” thì sẽ không thể so với “hải trình/ tuyến đường biển quan 
trọng” được. Chúng tôi nghiêng về thuyết của nhóm DT. (27) chữ “thực lực”, bản 
DT dịch “dốc sức”, bản VHN kế thừa, bản TĐV dịch “ra sức”, hai cách dịch này đều 
chính xác, bản BNG dịch “dốc lòng” là không đúng mặt chữ. (28) chữ “vụ đắc”, bản 
DT dịch “để cho”, bản BNG, VHN kế thừa và sửa thành “cho”, đều không bám sát 
mặt chữ; bản TĐV dịch “cốt cho” là hữu lý. (29) câu răn, các bản đều có cách chọn 
chữ khác nhau, nhưng về cơ bản, đều dựa trên cách dịch của bản DT dùng câu giả 
thiết để răn dè.

NV: 所有干名開列于後。

° DT: “Các người có trách nhiệm kê ở dưới đây”. 
° BNG: “Tất cả số người bao nhiêu đều liệt kê dưới đây”. 
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° VHN: “Tất cả bao nhiêu người đều liệt kê dưới đây”. 
° TĐV: “Số người bao nhiêu kê khai dưới đây”. 
° BHĐ: “Tất cả những ai có trách nhiệm kê ở dưới đây”.
* Thảo luận: (30) Chữ “sở hữu”, nghĩa là “toàn bộ”, bản DT dịch “các người” 

và bản TĐV dịch “số người bao nhiêu” đều không đúng mặt chữ, bản BNG, VHN 
dịch “tất cả” là chính xác. (31) chữ “can danh”, bản DT dịch “người có trách nhiệm” 
là chính xác, các bản BNG, VHN, TĐV đều dịch sót chữ “can”. “Can danh” đồng 
nghĩa với chữ “can nhân” (người có liên quan đến văn bằng này, phải thực thi quyết 
định đã nêu trong bằng này”. (32) Bản DT cú đậu đúng câu này, và đặt cùng phiến 
với câu “vậy nên có bằng này”. Bản BNG ghép cùng phiến với cả đoạn sau. Bản 
VHN tiếp thu bản BNG. Bản TĐV cắt câu này thành 1 phiến độc lập, nay theo 
thuyết này. (Xem thêm cấu trúc văn bản đã nêu ở trên).

NV: 須至憑給者。

° DT: “Vậy nên có bằng cấp này.” 
° BNG: không dịch câu này. 
° VHN: không dịch câu này. 
° TĐV: “Nay bằng cấp.” 
* Thảo luận: (33) xét, bản DT dịch không đúng mặt chữ, bản TĐV cũng vậy. 

Nay đề xuất cách dịch là “[Văn bằng này] nên chuyển cho những người được cấp 
bằng.” Đây là câu văn thuộc thể thức của bằng cấp. (34) Bản DT ghép câu này cùng 
phiến với câu trước, nay theo cách phân phiến của TĐV. Đây là câu văn thuộc thể 
thức/ văn phong của bằng cấp, chiếm một thông tin độc lập, lọn nghĩa. Một câu 
trùng với một phiến.

NV: ∕1-10右憑給：平山縣：安海坊柁工鄧文諂,華塩村楊文定據此！ 

° DT: “Trở lên là bằng cấp. Đà công Đặng Văn Siểm người thôn Hoa Diêm, 
phường An Hải, huyện Bình Sơn và Dương Văn Định, người thôn Hoa Diêm theo 
đây mà thi hành.” 

° BNG: “Các người lái thuyền là bọn Đặng Văn Xiểm, người phường An Hải 
huyện Bình Sơn, Dương Văn Định người thôn Hoa Diêm được cấp bằng trên đây 
chiểu theo thi hành.” 

° VHN: “Những người lái thuyền là bọn Đặng Văn Xiểm, người phường An 
Hải huyện Bình Sơn, Dương Văn Định người thôn Hoa Diêm được cấp bằng trên 
đây chiểu theo thi hành.” 

° TĐV: “Bên trên là bằng cấp. Đà công Đặng Văn Siểm ở phường An Hải, 
huyện Bình Sơn và Dương Văn Định thôn Hoa Diêm chiếu theo thi hành.”

° BHĐ: “∕1-10 Bằng cấp này [cho]:
- Đà công Đặng Văn Siểm, phường An Hải, huyện Bình Sơn;
- Dương Văn Định, thôn Hoa Diêm, [huyện Bình Sơn].”

* Thảo luận: (35) các chữ “Hữu bằng cấp”, bản DT dịch “Trở lên là bằng 
cấp”, bản TĐV dịch “Bên trên là bằng cấp” là dựa theo bản DT. Bản BNG, VHN 
đều bỏ dịch các chữ này. Xét, nên dịch là “Bằng cấp này [cho] ”. Chữ “hữu bằng” 
không nên dịch “bằng trên”, bởi trong văn phong hành chính bằng chữ Hán, tất 
cả nội dung của tờ bằng đó đã trình bày ở “bên phải” tức “ở trên”, nhưng đây chỉ 
là chuyện “chữ vai nghĩa đen”, còn câu này thực chất vẫn thuộc một phần của bằng 
đó. Mặt khác, dịch là “bằng trên” thì người hiện nay và người nước ngoài sẽ dễ bị 
hiểu nhầm là còn có một bằng nào khác nữa. Cho nên, nên dịch là “bằng cấp này” 
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hoặc “bằng này”. (36) Tất cả các bản đều chấm hết câu sau ba chữ “Hữu bằng cấp” 
là cần phải thảo luận lại. Sở dĩ tất cả các bản đều chấm hết câu ở đây vì nguyên 
văn ba chữ này đứng thành một dòng riêng. Thực ra đây cũng là thể thức trình 
bày của văn bản. Mọi bằng cấp bao giờ cũng viết “hữu bằng cấp” tách ra một dòng 
riêng, thụt thấp xuống một chữ và dòng ngay sau đó là tên người được cấp bằng 
(xin xem thêm ảnh phụ lục một bằng cấp khác ở trên). Vì thế, ở phần hiệu điểm và 
dịch nghĩa, chúng tôi đặt dấu hai chấm (:) để báo hiệu rằng đây chỉ là ba chữ khởi 
đầu cho ngữ đoạn cuối cùng của bản bằng cấp, sau dấu hai chấm sẽ là tên những 
người chịu trách nhiệm thi thành quyết định trong bằng này.

Kết luận
Bài viết đã tiến hành khảo cứu vấn đề văn bản học và thực hành phiên dịch 

bằng cấp Lý Sơn. Bước đầu có thể đi đến một số nhận định như sau:
- Các bản ảnh nguyên văn công bố trước đây của Ủy ban Biên giới Quốc gia 

và Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều xuất phát từ bản ảnh đã công bố năm 2009 của 
ông Nguyễn Đăng Vũ trên mạng.

- Bản Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện cho rằng văn bản Lý Sơn có 4 tờ, 
trong đó thứ tự là 1, 2, 3 (tờ kê), 4 (niên đại); trong khi các bản BNG, VHN, TĐV 
đều cho rằng niên đại đứng trước tờ kê khai. 

- Qua nghiên cứu văn bản học, dựa trên con dấu kiềm duy nhất trong văn 
bản, chúng tôi cho rằng, văn bản này vốn chỉ có 2 tờ, nhưng đã bị gập đôi và đóng 
gáy. Cụ thể tờ 1 và tờ 2 của bản Nguyễn Đăng Vũ là hai nửa của tờ thứ nhất, tờ 3 
và tờ 4 của bản Nguyễn Đăng Vũ là hai nửa của tờ 2.

- Dựa trên bản ảnh hiện còn, chúng tôi đã tiến hành phục dựng văn bản gốc, 
để từ đó làm cơ sở cho các thao tác nghiên cứu văn bản học tiếp theo. (Xem ảnh 
phục dựng trong chính văn bài viết).

Bằng cấp 
năm Tự 

Đức thứ 24 
[1871](13)
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- Phần hai của bài nghiên cứu tiến hành hiệu điểm, phân phiến văn bản 
bằng cấp Lý Sơn trên cơ sở áp dụng các quy tắc hiệu điểm của giới nghiên cứu quốc 
tế (Trung Quốc và Nhật Bản). Lần đầu tiên văn bản Lý Sơn được tiến hành hiệu 
điểm, chấm câu theo đúng tiêu chuẩn của khoa công bố văn bản.

- Quá trình hiệu điểm cho thấy cấu trúc của văn bản bằng cấp Lý Sơn gồm 
có 10 ngữ đoạn (phiến).

- Sau khi phân phiến, chúng tôi đã công bố bản dịch riêng trên cơ sở tiếp thu 
tất cả các thành tựu và sửa chữa các điểm bất cập của các bản dịch trước đó (qua 
36 đoạn thảo luận ở phần cuối bài viết).

Tờ bằng Lý Sơn là một văn bản quan trọng nhằm xác định tính lịch sử và 
chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc sai sót trong quá trình 
dịch thuật bất kỳ một văn bản cổ ngữ nào là chuyện không tránh khỏi. Trong quá 
trình góp ý, sửa chữa cho các bản dịch trước, nếu có sai sót thì đó cũng là một 
chuyện bình thường, song không vì thế mà phủ định sạch trơn công lao của những 
người đi trước. Thiết nghĩ, mỗi người cố gắng một chút vì công việc chung trên cơ 
sở tôn trọng lẫn nhau, đó là một việc cần thiết để quá trình nhận thức ngày một 
tiến triển hơn.
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TÓM TẮT
Tờ bằng Lý Sơn (trước đây thường được gọi là tờ lệnh Lý Sơn), kể từ khi phát hiện đến nay, 

được xem là một trong những văn kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền 
của nhà Nguyễn tại Hoàng Sa, góp phần chứng minh tính lịch sử của chủ quyền Việt Nam đối 
với quần đảo này. Kể từ sau khi được nhóm Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đức 
Toàn phát hiện và công bố vào tháng 3-4 năm 2009, văn bản này không chỉ được báo giới quan 
tâm mà còn được giới nghiên cứu và các cơ quan chính phủ hữu trách nghiên cứu. Cho đến giữa 
năm 2014, văn bản này đã được dịch thuật, chú thích và công bố bốn lần. Các bản sau kế thừa 
và bổ sung những ý kiến cho các bản trước, thiết nghĩ đó là công việc cần thiết. Chính vì vậy, bài 
này tiến hành khảo sát một số vấn đề mà trước nay các nhà nghiên cứu chưa đề cập đến. Đó là 
vấn đề văn bản học của văn bản Lý Sơn, cụ thể là vấn đề phục dựng văn bản, hiệu điểm, phân 
phiến và dịch thuật văn bản này từ góc độ của khoa văn bản học và ngôn ngữ học.

ABSTRACT
RESEARCH ON THE ROYAL CERTIFICATE IN LÝ SƠN: 

WRITING, PUNCTUATION AND TRANSLATION
Since the Royal Certificate in Lý Sơn (formerly known as Ordinance) was found, it has been 

considered one of the significant documents to confirm the sovereignty of the Nguyễn Dynasty 
over Hoàng Sa (Paracel Islands), and help to clearly prove Vietnam’s legal sovereignty over the 
islands. After being discovered and announced by a group of researchers, including Nguyễn Đăng 
Vũ, Nguyễn Xuân Diện and Nguyễn Đức Toàn, in March/April, 2009, this certificate has not only 
been the concern of the mass media but has also been studied by researchers and concerned 
authorities. Until mid-2014, this document has been translated, annotated and published four 
times, and the latter inherited and supplemented the former, which is necessary work. Therefore, 
the article aims to survey some issues which have not yet been mentioned by researchers. It 
focuses on the domain of textual studies and linguistics, namely text reconstruction, punctuation, 
segmentation and translation.


